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Tinh thần quyết liệt phấn đấu đưưưa tỉnh thoát nghèo, v−−−ơn lên giàu có. 
Đây là xu hướng chung, rõ nét ở cả ba đại hội. Trong báo cáo chính trị, sau

khi phân tích tình hình, chỉ rõ những thuận lợi, khó khăn, thành tựu, yếu kém, nguyên
nhân thành công, hạn chế, các tỉnh đều khẳng định trong những năm qua tốc độ
tăng trưởng đạt được chưa tương xứng do đảng bộ chưa phát huy hết tiềm năng,
lợi thế, nội lực của tỉnh, chưa tận dụng hết nguồn ngoại lực. Từ đó xác định
phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu tổng quát và chỉ tiêu cụ thể phản ánh xu thế
chủ động, vươn lên với nỗ lực cao: Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hằng năm
đạt 13% (giai đoạn 2000 - 2005 là hơn 9%), riêng Quảng Ninh xác định mục tiêu
13-14%, GDP bình quân đầu người hằng năm Quảng Ninh 1.230 - 1.450 USD,
Bình Định, Bến Tre đạt  hơn 900 USD tăng gần gấp hai lần so với giai đoạn 2000
- 2005. Đến năm 2010, Bến Tre (một trong những tỉnh nghèo nhất vùng Tây Nam
bộ) xác định phải thoát khỏi tỉnh nghèo, Bình Định phấn đấu vươn lên trở thành
tỉnh khá trong khu vực. Quảng Ninh xác định cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp
theo hướng hiện đại vào năm 2015. 

Xác định mũi nhọn đột phá, đề ra giải  pháp cụ thể, cân đối hai phần nội
dung và nhân sự trong đại hội. 

Những giải pháp cụ thể khả thi được bàn thảo từ đại hội cấp cơ sở “nóng” dần
lên ở cấp tỉnh, thu hút sự quan tâm của toàn dân. Bên cạnh đề ra phương hướng
phát triển kinh tế - xã hội, y tế, giáo dục, điểm chung của cả ba tỉnh là đều xác
định chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp - dịch vụ, phát
triển công nghiệp là khâu đột phá, đạt tăng trưởng bình quân 20% (Quảng Ninh),
24% năm (Bình Định, Bến Tre). Tuy nhiên, trên cơ sở đặc điểm cụ thể của từng
tỉnh, Quảng Ninh xác định ưu tiên phát triển công nghiệp sản xuất than, nhiệt điện
chạy than, xi măng, đóng tàu để trở thành trung tâm lớn hàng đầu của cả nước
vào năm 2010, đẩy mạnh du lịch đạt 42% trong tổng GDP của tỉnh; Bến Tre ưu
tiên phát triển công nghiệp chế biến, trang bị công nghệ tiên tiến cho hai ngành
chế biến thuỷ sản và dừa vốn là ưu thế của tỉnh, hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng khu
công nghiệp Giao Long để thu hút đầu tư khi cầu Rạch Miễu hoàn thành; Bình
Định đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội thu hút đầu tư phát triển
các ngành công nghiệp có quy mô lớn... Nhằm cung cấp đầy đủ thông tin cho
các đại biểu có cơ sở thảo luận và biểu quyết, Đại hội Đảng bộ Bình Định có Báo
cáo giải trình của UBND Tỉnh về chỉ tiêu và các giải pháp lớn để thực hiện nhiệm
vụ phát triển kinh tế - xã hội.  

Giải pháp then chốt trong tất cả các giải pháp là tiếp tục đổi mới, chỉnh đốn,
nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng trong thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu do
đại hội đề ra. Điểm chung của ba tỉnh đều nhấn mạnh biện pháp thu hút, sử dụng
nhân tài, củng cố, xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh và đội ngũ cán bộ
ngang tầm nhiệm vụ. Quảng Ninh, Bình Định đặt chỉ tiêu hằng năm có hơn 70%,
Bến Tre 80% (trong đó 35% tiêu biểu) TCCSĐ trong sạch, vững mạnh. Bình Định
phấn đấu hết năm 2006, tất cả các thôn, trường học đều có chi bộ, năm 2010,
20% số doanh nghiệp ngoài quốc doanh có đảng viên và tổ chức đảng, giảm số 



TCCSĐ yếu kém dưới 2%; 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện trở lên có
trình độ đại học chuyên ngành và lý luận chính trị cao cấp; 100% cán bộ công
chức đạt tiêu chuẩn chức danh theo quy định. Từ bài học thành công và chưa
thành công nhiệm kỳ qua, Bến Tre rút ra ba bài học kinh nghiệm cho lãnh đạo,
điều hành nhiệm kỳ tới, trong đó khẳng định mở rộng dân chủ đi đôi với giữ vững
đoàn kết, kỷ cương là vấn đề cốt tử; tăng cường đầy đủ vai trò của tập thể đồng
thời xác định rõ quyền hạn, trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức là nhân tố
có ý nghĩa quyết định. Dành nhiều thời gian thảo luận sâu về các giải pháp bước
đầu đã khắc phục được tình trạng “đại hội chủ yếu giải quyết vấn đề nhân sự”
vốn là hạn chế xưa nay của các kỳ đại hội đảng. 
Mở rộng dân chủ, phát huy tính chủ động.  

Nét mới ở cả ba đại hội là dân chủ được mở rộng từ quá trình chuẩn bị, bàn
thảo nội dung các văn kiện trình Đại hội X và các báo cáo trình đại hội đảng bộ
tỉnh, đặc biệt dân chủ trong quá trình chuẩn bị nhân sự và bầu ban chấp hành.
Thời gian qua, do đổi mới quan niệm, cách làm quy hoạch cán bộ nên số lượng
cán bộ được chuẩn bị đủ và có chất lượng hơn. ở Quảng Ninh, 100% người được
đề cử có trình độ đại học, trên đại học. Mặc dù không đưa danh sách nhân sự do
ban chấp hành (BCH) khóa cũ chuẩn bị (58 người) nhưng ở Quảng Ninh, Bến
Tre, đại hội giới thiệu danh sách trùng với danh sách đã chuẩn bị. Bình Định đưa
danh sách sau khi chốt danh sách bầu cử và cũng chỉ thêm hai người ngoài danh
sách nhân sự được chuẩn bị. Danh sách bầu cử đều có số dư vượt mức quy định
(Quảng Ninh và Bình Định 22,4%, Bến Tre 18%). Nhằm cung cấp chi tiết thông
tin về nhân sự, cùng với phiếu bầu chính thức, các đại biểu được phát danh sách
những người được đề cử với tóm tắt lý lịch trích ngang (Quảng Ninh phát thêm
phiếu bầu nháp). Để có thêm thời gian cho các đại biểu nghiên cứu, Quảng Ninh,
Bến Tre phát phiếu bầu trước giờ nghỉ trưa, các đại biểu có nhiều thời gian cân
nhắc, lựa chọn và chiều tiến hành bỏ phiếu. Kết quả, ở Bình Định, Bến Tre 100%,
Quảng Ninh 98% nhân sự trong quy hoạch A3 trúng cử. 

Thảo luận, tranh luận trên diễn đàn đại hội.  
Một trong nhiều nguyên nhân tham luận trên diễn đàn đại hội xưa nay thường

đọc bản thành tích của địa phương, đơn vị mình chủ yếu “minh họa báo cáo chính
trị” là do các đại biểu sợ phát biểu không chuẩn, sơ xuất sẽ bị mất phiếu bầu vào
BCH khóa mới hoặc đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Để “an toàn”, cách tốt nhất là
đọc tham luận đã chuẩn bị trước theo gợi ý cấp trên! Do đó, khi đoàn chủ tịch dù
có gợi ý, đưa ra vấn đề cần thảo luận, tranh luận thì các đại biểu vẫn e ngại, đọc
tham luận xuôi chiều. Lần này, do được chuẩn bị kỹ cả về nội dung, tinh thần,
cách thể hiện - đứng tại chỗ phát biểu (Bình Định) nên tuy còn nhiều đại biểu phát
biểu theo cách cũ thì trên diễn đàn đại hội đã có không ít đại biểu thảo luận (Bến
Tre), tranh luận (Bình Định) về những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau, ví như
vấn đề đảng viên làm kinh tế tư nhân. Các tham luận được chuẩn bị kỹ và trình
bày theo chuyên đề sâu. ở Bến Tre, không có tham luận nào trên diễn đàn Đại
hội trình bày dàn trải về địa phương, đơn vị mình. Đại biểu Phạm Minh Tiến - Phó
trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bến Tre - khi tham luận về vấn đề cán bộ đã đi sâu
vào quy hoạch cán bộ, đề ra sáu giải pháp khả thi, trong đó có giải pháp quan
trọng nhưng ít được nhắc tới là xây dựng, nâng cao chất lượng cơ quan, cán bộ
làm công tác tổ chức, cán bộ. Đại biểu Nguyễn Thị Phương Đào - Chủ tịch hội 



Phụ nữ tỉnh - sau khi thẳng thắn phân tích một trong những nguyên nhân cơ bản
dẫn đến tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý không đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra
(cấp cơ sở có tới 21/160 đơn vị hoàn toàn không có cán bộ nữ, trong đó riêng
huyện Bình Đại chiếm 9 đơn vị) là do cấp ủy chưa quan tâm đúng mức đến công
tác quy hoạch, đào tạo, bố trí và sử dụng đội ngũ cán bộ nữ. Cán bộ hội phụ nữ
là một nguồn quan trọng. Nhưng hiện nay ở Tỉnh Hội chỉ có 2/11 ủy viên BCH
chuyên trách đạt chuẩn trình độ theo quy định (cao cấp lý luận chính trị và đại
học chuyên môn), không có ai trong số 37 ủy viên BCH có bằng đại học, duy
nhất một chị đang học đại học tại chức. Cấp cơ sở có 320 chủ tịch, phó chủ tịch
hội thì 210 chị chưa qua sơ cấp chính trị, 243 chị chưa qua sơ cấp nghiệp vụ. Một
trong những giải pháp cơ bản đại biểu Phương Đào đề xuất là vấn đề công tác
cán bộ nữ phải được đưa vào nghị quyết của đại hội làm cơ sở cho các cấp, các
ngành trong tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện ngay từ đầu nhiệm
kỳ. Nguyên nhân và giải pháp về công tác cán bộ nữ được đưa ra tại diễn đàn
Đại hội Đảng bộ Bến Tre có nét chung với Quảng Ninh và Bình Định, tuy mức độ
khác nhau. Nếu cấp ủy không kiên quyết xây dựng và thực hiện quy hoạch, đào
tạo, bồi dưỡng và mạnh dạn bố trí, sử dụng cán bộ nữ ngay sau đại hội thì đến
nhiệm kỳ 2010-2015, tỷ lệ nữ trong BCH sẽ lại tiếp tục không đạt như nhiệm kỳ
này ở cả ba tỉnh. Trong ban thường vụ, nữ càng ít (Quảng Ninh hai, Bến Tre một,
Bình Định không có).    

Thống nhất cao về vấn đề nhiều năm trưưước ý kiến còn phân tán. 
Vấn đề đảng viên làm kinh tế tư nhân được đặt ra từ khi chuẩn bị Đại hội VIII

của Đảng với nhiều ý kiến trái ngược, khác nhau. Nhưng đến nay, qua thảo luận tại
đại hội, mặc dù vẫn còn ý kiến khác nhau nhưng tuyệt đại đa số đại biểu (Quảng
Ninh 95,1%, Bến Tre 95,7%, Bình Định 92,9%) tán thành đảng viên làm kinh tế
tư nhân. Vấn đề còn chưa thống nhất là có giới hạn quy mô không và có cần thiết
phải có điều kiện khác nữa không khi đã yêu cầu đảng viên làm kinh tế tư nhân
chấp hành nghiêm chỉnh, đầy đủ mọi quy định của Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước?    
ứng dụng công nghệ thông tin.  
Trong đại hội của Đảng bộ tỉnh Bến Tre các đại biểu đã được xem minh hoạ

báo cáo chính trị bằng các biểu đồ kết quả phát triển kinh tế, xã hội trên màn hình
và thời gian kiểm phiếu bầu cử kể từ khi đem phiếu đi đến khi công bố kết quả là
55 phút - bằng 1/3 thời gian kiểm phiếu thủ công.  

Kết quả tổng quát nhất của đại hội điểm ba tỉnh Quảng Ninh, Bến Tre, Bình
Định là đã tạo được bầu không khí phấn khởi, đoàn kết trong đảng bộ và nhân
dân, đồng thuận phấn đấu thực hiện nghị quyết đại hội - đây là cơ sở thành công
của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng. 


